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Trịnh Thị Nga - Dương văn vượng

(Sưu tầm)

Tuyển thơ

Tế tửu Quốc Tử Giám

Tiến sĩ

Khiếu Năng Tĩnh
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Tiến sĩ khiếu năng Tĩnh

Khiếu Năng Tĩnh (1833-1915) quê xã Chân
Mỹ, huyện Đại An nay là thôn Trực Mỹ, xã Yên

Cường, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định. Xuất thân
trong một gia đình nông dân nghèo, Khiếu Năng Tĩnh
rất chăm chỉ học tập và sớm bộc lộ trí thông minh,
học giỏi. Khoa Mậu Dần (1878), ông đỗ Cử nhân.
Khoa Canh Thìn niên hiệu Tự Đức 33 (1880) ông đỗ
Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân. Khoa này ông đỗ
Hội nguyên (đỗ đầu kỳ thi Hội). Ông làm quan trải
các chức Đốc học Nam Định, đốc học Hà Nội, thăng
Quốc tử giám Tế tửu.

Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh là một học giả uyên
thâm, nhà văn, nhà giáo nổi tiếng, tác gia Hán - Nôm
tiêu biểu thời cận đại. Sách địa phương chí của ông
hiện còn đến nay là những tài liệu rất có giá trị đối
với bạn đọc nói chung và các nhà dân tộc học, nhà
địa phương học, nhà nghiên cứu lịch sử nói riêng như:
Đại An bản mạt khảo, Đại An huyện chí, Hà Nội tỉnh
chí, Quốc đô cổ kim chí, Thăng Long chư thần ký,
Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Tiên phả
dịch lục (Kiều Mậu Oánh biên dịch; Khiếu Năng
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Tĩnh hiệu đính - In năm Duy Tân 4(1910). Sách lưu
thư viện Viện nghiên cứu Hán - Nôm Hà Nội, ký hiệu
AB289)...

Riêng về thơ, ông có các tập Cố hương vịnh
tập, Cổ thụ cách vịnh. Ngoài ra ông còn Hoài lai thi
tập tuyển thơ của nhiều tác giả khác...

Hầu hết các tác phẩm của Khiếu Năng Tĩnh tản
mát trong dân gian, được nhân dân lưu truyền khá
phổ biến, được trích dẫn trong nhiều tác phẩm của
các tác gia đương thời. Bước đầu chúng tôi sưu tầm,
tuyển chọn được 53 bài thơ sau đây cố gắng tìm hiểu,
dịch sát nghĩa và dịch thành thơ, góp phần lưu giữ và
phục vụ bạn đọc di sản quý của quan Nghè Khiếu.

Năm ba bài thơ này chúng tôi tạm xếp theo 3
phần:

1 Vịnh cảnh thiên nhiên

2 Di tích lịch sử và nhân vật lịch sử

3 Nhiệm vụ đựơc giao, thế sự, tâm sự

Thơ Khiếu Năng Tĩnh thể hiện cốt cách nhà
giáo, tâm hồn cao đẹp, tấm lòng vì nước vì dân,
những tâm sự vui buồn và tài năng tinh tế của ông. Ba
chủ đề tập trung trong thơ Khiếu Năng Tĩnh là vịnh
cảnh thiên nhiên, di tích và nhân vật lịch sử, thế sự.
Âm hưởng thơ ông là tình cảm yêu nước thương dân
thiết tha, xót xa và bất bình trước thời cuộc đảo điên,
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buồn đau vì tự thấy mình không làm được nhiều cho
dân cho nước.

Cuối cùng Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh đã làm
tròn nhiệm vụ chủ yếu của Ông: Một nhà giáo dục
lớn. Trong bài Ngôn chí, Khiếu Năng Tĩnh đã nói rõ
chí nguyện của ông là muốn đem hết tài năng sức lực
để dạy học. Theo ông, người ta không học thì không
biết đúng sai (Vô học an năng biệt chính tà), muốn
diệt trừ kẻ bạo tàn (quân xâm lược) thì phải có tài
(Trừ bạo phàm tài khởi đắc da). Ông coi việc dạy học
là hành động báo đáp tổ tiên, đền nợ nước. Với cương
vị học quan đứng đầu tỉnh và Tế tửu Quốc Tử giám
(Hiệu trưởng Trường Đại học đầu tiên của nước ta),
ông đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước.

Khi về quê, ông mở trường dạy học tiếp tục sự
nghiệp giáo dục mà mình theo đuổi cả đời. Khác với
nhiều nhà nho đương thời, mở trường dạy học trò để
thi tú tài, cử nhân, trường của Tiến sĩ Khiếu Năng
Tĩnh lại nhận dạy con em nhân dân nghèo học chữ.
Ông vui vẻ chấp nhận cảnh “sáng cơm tối cháo”, bỏ
tiền mua sách bút tặng học trò để thực hiện chí
nguyện của mình. Quan tâm giáo dục cho đại đa số
người nghèo là một tư tưởng tiến bộ của nhà giáo
Khiếu Năng Tĩnh. Nhận xét về ông, tác giả cuốn “Từ
điển nhân vật lịch sử Việt Nam” đã viết: “Khiếu
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Năng Tĩnh là một học giả uyên thâm, một nhà giáo
nổi danh đương thời. ông có lòng yêu nước và quý
trọng nhân tài; chính ông và tổng đốc Nghệ An là
Đào Tấn đã hết công khích lệ và biểu dương tài năng
của Phan Bội Châu. Bản thân Phan Bội Châu cũng
khâm phục và chịu ân tri ngộ của ông và Đào Tấn”.

Dường như Khiếu Năng Tĩnh làm thơ chỉ để ghi
lại những suy nghĩ, những sự kiện như là nhật ký của
mình. Vì vậy, đọc thơ Khiếu Năng Tĩnh, chúng ta
hiểu thêm về cuộc đời, về tư tưởng tình cảm của ông,
càng kính trọng ông với tư cách là một nhân cách cao
đẹp, một người thầy lớn, một danh nhân văn hoá của
đất nước.

Dù chỉ mới sưu tầm được một phần rất ít thơ của
Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh, chúng tôi cũng mạnh dạn
giới thiệu cùng bạn đọc. Chắc chắn tập này còn nhiều
thiếu sót, tuyển chọn và dịch của chúng tôi còn nhiều
hạn chế. Rất mong được sự góp ý của quý bạn đọc.

Nếu độc giả đã có hoặc sưu tầm thêm được
những bài thơ khác của Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh xin
gửi cho chúng tôi để bổ sung cho tập này, chúng tôi
rất trân trọng và cảm tạ.

Sưu tầm - Biên soạn – dịch - Hiệu đính

Dương Văn Vượng

Trịnh Thị Nga
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phần I

Vịnh cảnh thiên nhiên

Nguyên văn chữ Hán:

春 詞

山 頭 江 畔 最 鮮 妍

童 叟 皆 評 雪 遜 遷

遠 近 並 肩 來 赴 會

欣 唇 相 祝 白 花 邊

Phiên âm Hán - Việt:

Xuân từ

Sơn đầu giang bạn tối tiên nghiên

Đồng tẩu giai bình tuyết tốn thiên

Viễn cận tịnh kiên lai phó hội

Hân thần tương chúc bạch hoa biên
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Dịch  nghĩa:

Mùa xuân

Đầu núi bên sông rất là tươi tốt

Trẻ già đều nói tuyết trắng cũng

không sánh được

Gần xa chen vai nhau trảy hội.

Môi son gặp nhau, mừng rỡ tỏ lời

chúc nhau cũng ở bên hoa.

Dịch thơ:

Mơn mởn đầu non cùng bến nước

Trẻ già đều nói tuyết thua xa

Khắp nơi trảy hội chen vai chúc

Môi đỏ bên hoa đẹp nõn nà.
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Nguyên văn chữ Hán:

夏 詞

竹 楊 百 手 驅 雲 散

勁 節 還 留 室 外 藩

鳥 問 花 迎 先 後 接

來 年 欲 寄 似 前 年

Phiên âm Hán - Việt:

Hạ từ

Trúc dương bách thủ khu vân tán

Kính tiết hoàn lưu thất ngoại phiên

Điểu vấn hoa nghinh tiên hậu tiếp

Lai niên dục kí tự tiền niên.
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Dịch nghĩa:

Trúc giương trăm tay khua tán mây đi

Khí tiết cứng cỏi còn lưu lại nơi

phên giậu ngoài nhà

Chim hỏi, hoa đón, trước sau liên tiếp

Tỏ lời gửi đến rằng năm tới cũng

như năm cũ

Dịch thơ:

Trăm tay trúc chuyển mây tan tác

Khí tiết còn kia giậu luỹ nhà

Chim hỏi hoa chào sau trước đón

Chắc rằng năm tới tựa năm qua.

 Thơ Trần Quang Khải(TG):  Hoa điểu nghinh nhân tương ký ngữ, lại niên
nan vọng tự tiền niên (Hoa chim đón khách gửi lời, sang năm đã chắc như
thời năm qua). Trong bài Hựu quy cố hương.
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Nguyên văn chữ Hán:

秋 詞

西 風 忽 見 從 天 外

誰 使 尋 來 布 滿 田

不 解 黃 花 無 畏 慮

濟 人 明 目 以 民 先

Phiên âm Hán - Việt:

Thu tõ

Tây phong hốt kiến tòng thiên ngoại

Thuỳ sử tầm lai bố mãn điền

Bất giải hoàng hoa vô uý lự

Tế nhân minh mục dĩ dân tiên.
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Dịch nghĩa:

Mùa thu

Gió tây bỗng thấy thổi ở ngoài trời

Ai xui tìm đến trùm lên mọi nơi đồng áng

Sao hiểu nổi hoa vàng vốn không hề sợ

Mà giúp cho đời mắt sáng và chỉ lấy dân làm

gốc rễ ban đầu

Dịch thơ:

Gió tây bỗng thấy thổi ngoài trời

Ai khiến gió trùm khắp mọi nơi

Nào biết hoa vàng đâu có sợ

Chỉ mang mắt sáng lợi cho người.

 Dân làm gốc: Lấy ý từ câu: Dân duy bang bảng, bản cố bang ninh.

Tác giả nói lên dùng đôi mắt sáng, tụ bè bạn, suy xét thế cuộc nhân tình,
chớ cho rằng đất nước dã bị biến dời. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

冬 詞

洞 中 山 上 松 依 舊

不 怕 冬 寒 據 近 川

報 與 樵 夫 須 保 守

後 為 樑 棟 萬 流 傳

Phiên âm Hán - Việt:

Đông từ

Động trung sơn thượng tùng y cựu

Bất phạ đông hàn cứ cận xuyên

Báo dữ tiều phu tu bảo thủ

Hậu vi lương đống vạn lưu truyền
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Dịch nghĩa:

Mùa đông

Trong thung trên núi tùng vẫn như xưa

Không sợ mùa đông giá rét vươn cao ở bờ suối.

Xin báo cho kẻ tiều phu phải nhớ giữ gìn.

Dành để sau này làm ruờng cột lưu truyền mãi mãi.

Dịch thơ:

Trong lũng trên non tùng vẫn vậy

Trời đông rét giá đứng vươn cao

Nhắn nhủ tiều phu nên gắng giữ

Dành làm rường cột buổi mai sau.

 Rường cột: Cái nóc nhà và cái cột nhà. Tác giả nói đất nước biến cải, kẻ
trung thành với đất nước bị kẻ tiểu nhân lợi dụng trừ bỏ trục lợi. (ND).
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Nguyên văn chữ Hán:

梅

詠

未 春 白 色 滿 山 頭

布 入 風 中 擊 玉 樓

扇 起 紫 袍 殘 幻 梦

農 家 處 處 速 驅 牛

Phiên âm Hán - Việt:

Mai vịnh

Vị xuân bạch sắc mãn sơn đầu

Bố nhập phong trung kích ngọc lâu

Phiến khởi tử bào tàn ảo mộng

Nông gia xứ xứ tốc khu ngưu
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Dịch nghĩa:

Vịnh cây mai

Chưa đến xuân mà trên các đầu núi đã trắng xoá cả.

hương hoà vào làn gió xông thẳng tới lầu ngọc.

Quạt bay tan tác kẻ mặc bào tía đang mê

man mộng ảo.

Tại chốn nông thôn nhà nào cũng

mải miết khua trâu ra ruộng.

Dịch thơ:

Chưa xuân sắc trắng phủ đầy non

Theo gió hương lùa tận gác son

Bào tía bỗng nhiên tan mộng ảo

Lùa trâu chốn chốn toả đầy thôn.

 Hôm tôi về nhà giỗ cụ Khiếu già (cụ Nội), người ở Dư Duệ (nay thuộc xã
Tam Thanh - Vụ Bản) đưa đến bốn bức tranh thuỷ mặc mới vẽ, nhờ tôi đề
vịnh. Tôi nhân thể viết lời (TG).
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Nguyên văn chữ Hán:

竹 詠

君 子 藩 籬 立 有 群

喚 晴 驅 雨 手 長 伸

造 端 夫 婦 先 求 得

家 國 從 來 保 重 臣

Phiên âm Hán - Việt:

Trúc vịnh

Quân tử phiên ly lập hữu quần

Hoán tình khu vũ thủ trường thân

Tạo đoan phu phụ tiên cầu đắc

Gia quốc tòng lai bảo trọng thần
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Dịch nghĩa:

Vịnh cây trúc

Người quân tử tại nơi phên giậu

đứng thẳng có bạn bầy

Gọi tạnh đuổi mưa,

vươn dài tay khua khoắng.

Vợ chồng lấy nhau xây dựng ban đầu

cũng cần phải có.

Hoặc nhà, hoặc nước, từ xưa đều bầu cử

là bậc trọng thần.

Dịch thơ:

Cùng bạn giậu phên quân tử giữ

Đuổi mưa gọi tạnh rộng tay khua

Vợ chồng ai cũng ban đầu vậy

Trụ cột nước nhà vốn tự xưa.
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Nguyên văn chữ Hán:

菊 詠

園 有 園 兮 山 有 山

白 黃 競 秀 晚 無 珹

遠 村 老 者 須 常 用

驗 古 瞻 今 自 不 難

Phiên âm Hán - Việt:

Cúc vịnh

Viên hữu viên hề san hữu san

Bạch hoàng cạnh tú vãn vô quan

Viễn thôn lão giả tu thường dụng

Nghiệm cổ chiêm kim tự bất nan
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Dịch nghĩa:

Vịnh cây cúc

Muốn cúc vườn thì có vườn,

cúc núi thì có núi.

Sắc trắng sắc vàng chen nhau,

dù là loài hoa muộn, song chẳng ngại gì?

Nơi xóm hẻo lánh,

tuổi già nên chăm thu hái mà dùng.

Mắt sáng rồi, việc nghiệm xưa hiểu nay,

chắc không khó lắm?

Dịch thơ:

Cúc núi, cúc vườn có cả đây

Trắng, vàng chen chúc, chẳng ngại thay

Xóm thôn hẻo lánh già chăm hái

Mắt sáng, khó gì chuyện xưa nay.
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Nguyên văn chữ Hán:

松 詠

山 上 泉 邊 不 憚 寒

為 簫 常 聽 睡 添 安

有 花 有 液 天 私 賦

誰 對 年 長 在 世 間

Phiên âm Hán - Việt:

Tùng vịnh

Sơn thượng tuyền biên bất đại hàn

Vi tiêu thường thính thuỵ thiêm an

Hữu hoa hữu dịch thiên tư phú

Thuỳ đối niên trường tại thế gian.
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Dịch nghĩa:

Vịnh cây tùng

Dù ở trên núi hay bên suối

cũng không ngại gì giá lạnh.

Tạo nên tiếng sáo ru người

giấc ngủ thêm yên.

Có hoa có nhựa trời để riêng cho.

Nơi thế gian nói, về tuổi thọ ai mà so được.

Dịch thơ:

Bên suối trên non không sợ lạnh

Ngủ yên tiếng sáo thổi vi vo

Trời cho có cả hoa cùng nhựa

Thọ ở trên đời mấy kẻ so.
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ph Çn II

di tích lịch sử, nhân vật lịch sử

Nguyên văn chữ Hán:

春 游

昇 龍 靈 氣 未 能 沉

春 到 尋 游 少 養 心

國 監 石 碑 可 得

家 情 溝 良 深

興 王 此 地 猶 存 跡

敗 計 傳 書 尚 有 箴

近 百 年 來 當 算 定

清 平 回 日 抵 駸 駸

Phiên âm Hán - Việt: Xu©n du

Thăng Long linh khí vị năng trầm
Xuân đáo tầm du thiểu dưỡng tâm
Quốc giám thạch bi quan khả đắc
Gia tình Câu quán thuyết lương thâm
Hưng vương thử địa do tồn tích
Bại kế truyền thư thượng hữu châm
Cận bách niên lai đương toán định
Thanh bình hồi nhật để xâm xâm!
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Dịch nghĩa: Chơi xuân

Khí thiêng của đất Thăng Long
chưa thể chìm đắm.

Khi xuân tới tìm chốn du quan
để thư giãn tinh thần.

Bia đá Quốc tử giám nếu xem vẫn được.
Gia tình nói về quán Bích Câu

ý mới sâu xa.
Mảnh đất dấy Vương nghiệp

còn nhiều dấu vết.
Trong sách truyền nêu việc bại trận,

đang thấy chữ trên những bức châm.
Ước gần trăm năm, lẽ phải tính vào quãng ấy

thời điểm thanh  bình mới thực sự đến nơi.

Dịch thơ:
Thăng Long linh khí vẫn chưa trầm.
Du ngoạn ngày xuân chút dưỡng tâm.
Quốc giám đá bia văn vẫn rõ.
Bích Câu quán cũ ý càng thâm.
Hưng vương đất ấy lưu nhiều dấu.
Bại trận còn truyền xét chữ châm.
Có lẽ trăm năm chừng độ ấy.
Thanh bình thực sự mới về chăng?

 Đền Bích Câu ở cạnh Quốc Tử giám Hà Nội.
 Lời tác giả tiên đoán (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

劍 湖 世

近 午 同 僚 泛 劍 湖

柳 陰 飲 酒 話 朝 都

江 山 萬 里 他 人 帝

風 化 千 秋 異 種 圖

不 料 來 時 生 死 兦

但 知 今 日 富 豪 鋪

無 才 早 返 田 園 舊

牛 馬 尋 為 百 姓 辜

Phiên âm Hán - Việt: Kiếm hồ thế thuyết
Cận ngọ đồng liêu phiếm Kiếm hồ
Liễu âm ẩm tửu thoại triều đô
Giang sơn vạn lí tha nhân đế
Phong hoá thiên thu dị chủng đồ
Bất liệu lai thì sinh tử kiếp
Đãn tri kim nhật phú hào phô
Vô tài tảo phản điền viên cựu
Ngưu mã tầm vi bách tính cô.

26

Dịch nghĩa:

Nói chuyện đời ở Kiếm hồ

Gần trưa cùng người bạn làm quan di chơi
trên hồ Hoàn Kiếm.

Neo thuyền dưới bóng liễu râm, uống rượu
nói chuyện về chốn cung đình.

“Non sông muôn dặm người ta làm chủ.
Văn hiến ngàn thu kẻ khác tính toan.
Không liệu được rồi đây sống chết ra sao?
Chỉ biết ngày nay khoe khoang giàu có’’.
Ta chẳng có tài sớm lui về

nơi vườn ruộng năm xưa.
Đành chịu trông thấy trăm họ vô tội

đang lâm vào kiếp ngựa trâu!
Dịch thơ:

Cùng bạn gần trưa dạo Kiếm hồ
Neo thuyền dưới liễu chuyện đế đô
Giang sơn vạn dặm quân thù chiếm
Phong hoá ngàn thu giống khác lo
Chẳng liệu mai sau điều sống chết
Chỉ hay trước mắt sự sang giàu
Vô tài sớm trở về quê cũ
Chịu cảnh dân mình kiếp ngựa trâu!

 Hoàn kiếm ở Hà Nội. (N.D)
 Cung đình; Chỉ các vị cầm quyền triêù Nguyễn (N.D)
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Nguyên văn chữ Hán:

香 跡 寺

不 識 香 山 勝

深 林 試 入 尋

徐 徐 攀 石 樹

步 步 峠 飛 禽

佛 自 何 時 有

名 傳 使 世 欽

猶 存 洪 福 譜

居 此 亦 安 身

Phiên âm Hán - Việt: Hương tích tự
Bất thức Hương sơn thắng

Thâm lâm thí nhập tầm

Từ từ phàn thạch thụ

Bộ bộ dữ phi cầm

Phật tự hà thì hữu

Danh truyền sử thế khâm

Do tồn Hồng Phúc phả

Cư thử diệc an thân.

28

Dịch nghĩa:
Chùa Hương Tích

Không biết cảnh đẹp Hương sơn,

nên thử vào rừng sâu tìm kiếm.
Dần dần vin cây bám đá,

từng bước bên lũ chim bay.
Chẳng rõ Phật ở đây tự thuở nào,

mà tiếng tăm vẫn truyền được  người đời kính mến
Nay còn tự phả niên hiệu Hồng Phúc.

ở tại nơi này cũng thấy được yên thân.

Dịch thơ:

Chẳng biết hương sơn thế nào
Rừng sâu gắng gái tìm vào thử xem
Từ từ vịn đá leo lên
Lần từng bước một bên chim dập dờn
Từ bao giờ Phật trong non
Tiếng truyền đời vẫn kính tin hết lòng
Coi Hồng Phúc phả từng dòng

ở đây ẩn dật xem chừng yên thân.

 Chùa Hương Tích: Thờ đức chúa Ba. Nay thuộc xã Hương Sơn Hà Tây.
(ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

大 覺 寺

昨 日 至 探 大 覺 寺

上 床 今 日 不 能 忘

清 泉 碧 石 如 畫

疊 閣 重 樓 看 染 紅

花 樹 歷 番 知 世 變

字 碑 幾 度 誌 騷 翁

他 故 國 分 南 北

衰 盛 循 還 一 梦 中

Phiên âm Hán - Việt: Đại Giác tự
Tạc nhật chí tham Đại Giác tự

Thượng sàng kim nhật bất năng vong

Thanh tuyền bích thạch quan như hoạ

Điệp các trùng lâu khán nhiễm hồng

Hoa thụ lịch phiên tri thế biến

Tự bi kỉ độ chí tao ông

Tha hương cố quốc phân Nam Bắc

Suy thịnh tuần hoàn nhất mộng trung.

30

Dịch nghĩa: Chùa Đại Giác
Hôm trước tới thăm chùa Đại Giác.
Thế rồi nay cứ lên giường ngủ là lại

thấy cảnh chùa
Suối nước trong, núi đá xanh đẹp như bức vẽ.
Lầu gác trùng trùng, mặt trời chiếu vào

một màu đỏ rực.
Cây và hoa nơi đây bao lần chứng kiến sự
đổi thay của thời cuộc, chữ nêu trên bia từng
mấy độ ghi dấu của các tao nhân.
Nơi tha hương, lòng cố quốc,

hai đường Nam Bắc.
Việc suy thịnh tuần hoàn ở cõi đời

chẳng khác gì một giấc mơ.
Dịch thơ:

Hôm trước tới thăm chùa Đại Giác
Hễ nằm lại thấy chẳng nào quên
Trập trùng lầu gác tươi màu đỏ
Suối biếc đá xanh tựa vẽ nên
Thời cuộc biến thiên hoa lá chứng
Tao nhân bia chữ chép còn nguyên
Tha hương cố quốc trời Nam Bắc
Suy thịnh thay nhau giấc mộng huyền.

 Chùa xây dựng từ triều Liêu hiện ở ngoại ô phía tây thành phố Bắc Kinh
Trung Quốc. (ND)
 Chùa quay hướng đông hãy còn nhiều cây cổ và chữ đá của các tao nhân
mặc khách. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

惠 南 殿

遠 聞 靈 應 故 尋 來

六 塔 崢 度 有 差

久 鎮 江 邊 緣 地 廣

安 居 山 上 起 天 排

人 常 仰 何 為 者

國 侙 臨 危 默 坐 哉

紀 歷 兵 戈 毋 盡 變

此 刑 存 沒 勿 關 懷

Phiên âm Hán - Việt: Huệ Nam điện
Viễn văn linh ứng cố tầm lai
Lục tháp tranh vanh độ hữu sai
Cửu trấn giang biên duyên địa quảng
An cư sơn thượng khởi thiên bài
Hương nhân thường ngưỡng hà vi giả
Quốc thế lâm nguy mặc toạ tai
Kỷ lịch binh qua vô tận biến
Thử hình tồn một vật quan hoài.
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Dịch nghĩa: Đền Huệ Nam

Nơi xa xôi nghe tiếng thiêng mới tìm lại,
trước mắt sáu toà tháp chót vót thấp cao.

Trấn giữ bên sông vốn vì đất rộng,
yên ổn trên núi phải chăng tự trời.

Người làng thường tới cầu đảo làm gì,
thế nước lâm nguy rồi mà bà vẫn cứ lặng yên.

bao độ chiến tranh chưa thay đổi hết, vậy thì
dáng dấp này còn hay mất thật

cũng không đáng quan tâm.
Dịch thơ:

Xa nghe linh ứng liền tìm đến
Sáu tháp chênh vênh có thấp cao
Trấn giữ bên sông khu đất rộng
Vững bền trên núi bởi trời sao
Người làng lễ bái làm chi vậy
Thế nước lâm nguy chẳng động nào!
Mấy độ binh qua chưa hỏng hết
Mất còn quan hệ tới ai đâu?

 Tác giả nói về Tháp Bà ở núi Đại An quận Diên Khánh. Nay là làng Cù
Lao phường Vĩnh Phúc, thành phố Nha Trang.
Sáu tháp gồm: Tháp vợ chồng bà, vợ chồng cụ Tiều, hai con. Ngày vía bà là
17, 18 tháng 4 âm lịch. Vốn khu này gọi là Ngọc Trản sơn thần từ, vua
Đồng Khánh đổi tên là Huệ Nam Điện. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

榕 樹 聖 母 墳

榕 樹 何 年 有

而 今 見 一 林

靈 祠 覆 苔 碧

古 墓 藉 幽 陰

由 記 三 月 忌

誰 知 幾 深

尚 傳 昔 游 處

正 道 化 人 心
Phiên âm Hán - Việt:

Dung thụ Thánh Mẫu phần
Dung thụ hạ niên hữu
Nhi kim kiến nhất lâm
Linh từ phú đài bích
Cổ mộ tạ u âm
Do kí tam nguyệt kị
Thuỳ tri kỉ tuế thâm
Thượng truyền tích du xứ
Chính đạo hoá nhân tâm.
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Dịch nghĩa:

Mộ thánh mẫu xứ Cây đa
Cây đa có từ bao giờ mà thấy

cánh miễu um tùm.

Đền thiêng rêu xanh bao trùm,

trong đám râm tối còn ngôi mộ cổ.

Truyền rằng giỗ vào tiết tháng ba,

chẳng biết trải qua đã bao nhiêu năm.

Sinh thời nơi đây Mẫu thường du ngoạn,

đem chính đạo để giáo hoá lòng người.

Dịch thơ:

Cây đa có tự năm nào

Mà nay miễu rậm nhìn vào tối um

Đền thiêng rêu phủ xanh trùm

Một ngôi mộ cổ bóng râm lá đầy

Tháng ba chính kỵ nhớ ngày

Qua bao năm cũ chuyện này ai hay

Mẫu xưa du ngoạn nơi đây

Dạy người chính đạo ăn ngay ở lành.

 Đền: có lẽ chỉ Nguyệt du cung

Cổ mộ: Lăng Thánh Mẫu ngày nay (Lăng do ba chị em họ Lê ở hội Đào
chi khuyên giáo xây dựng năm 1938 Bảo Đại Mậu Dần). (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

仙 人 峒

相 傳 乀 六 峒 飛 來

其 一 瞻 果 不 差

大 小 乳 垂 多 露 滴

暗 明 谷 險 幾 連 臺

日 光 深 照 佳 人 入

鵲 鳥 高 呼 遠 客 回

前 度 兵 戈 餘 骨 在

寒 風 射 面 史 添 哀
Phiên âm Hán - Việt

Tiên nhân động

Tương truyền táp lục động phi lai
Kì nhất quan chiêm quả bất sai
Đại tiểu nhũ thuỳ đa lộ trích

ám minh cốc hiểm kỉ liên đài
Nhật quang thâm chiếu giai nhân nhập
Thước điểu cao hô viễn khách hồi
Tiền độ binh qua dư cốt tại
Hàn phong xạ diện sử thiêm ai
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Dịch nghĩa: Động Tiên Nhân

Tương truyền có ba mươi sáu động phi lai,

ở đây là một quả chẳng hề sai.
Nhũ rủ xuống nhỏ to chảy ra nhiều giọt nước,

các hang hiểm hóc sáng tối nêu lên những chỗ đài
sen.

ánh sáng mặt trời xiên sâu vào nơi giai nhân
bước tới, tiếng quẹt kêu vang giục giã viễn khách sớm
quay về.

Cuộc chiến tranh thuở trước còn rớt đám
xương thừa, luồng gió buốt bắn vào mặt khiến cho
người ta càng thêm ai oán trong lòng.

Dịch thơ:
Tương truyền ba sáu động tiên
Đây là một động giữa miền hoang sơ
Nhỏ to nhũ chảy cam hồ
Mập mờ hang hốc sen hô mấy đài
Giai nhân theo bóng dương soi
Thước kêu viễn khách bồi hồi quay lưng
Chiến tranh xương trắng từng vùng
Cắt da gió lạnh não nùng bi ai.

 Nay người Quảng Ninh gọi động này là động Thiên cung. Động này thời
Lê Sơ gọi là động Tiên Nhân (Nam châu ký kiến- lộng Điền Tiến sỹ Vũ
Huy Trác). (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

西 姥 聖 母 祠

曾 聞 三 度 生 生 化

貞 孝 先 將 繫 此 身

西 姥 皇 家 為 後 兦

北 山 梅 氏 續 前 恩

以 完 塵 夢 生 男 子

養 梨 民 釀 古 淳

門 外 明 堂 多 水 聚

四 時 花 草 燭 香 新
Phiên âm Hán - Việt

Tây Mỗ thánh mẫu từ
Tằng văn tam độ sinh sinh hóa
Trinh hiếu tiên tương hệ thử thân
Tây Mỗ Hoàng gia vi hậu kiếp
Bắc Sơn Mai thị tục tiền ân
Dĩ hoàn trần mộng sinh nam tử
Kế dưỡng lê dân nhưỡng cổ thuần
Môn ngoại minh đường đa thuỷ tụ
Tứ thời hoa thảo chúc hương tân.
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Dịch nghĩa: Đền thánh mẫu Tây Mỗ

Từng nghe Mẫu trải qua ba độ hoá sinh.
Đều lấy chữ hiếu trinh để ràng

buộc tấm thân mình.

Tại đất Tây Mỗ gá vào họ Hoàng

là kiếp cuối.

Nối lại duyên xưa với Mai sinh ở Bắc sơn.
Cho vẹn ước vọng phàm trần sinh ra được một trai.
Còn dạy dỗ dân thân gây nên thói tục

thuần phác thời thái cổ

Nơi đây minh đường có nhiều thuỷ tụ.
Bốn mùa hoa cỏ đèn hương cảnh vật cũng thật tân kì!

Dịch thơ:
Từng nghe ba độ hóa sinh
Trước sau đều lấy hiếu trinh giữ mình
Họ Hoàng kiếp cuối rõ rành
Nối duyên xưa với Mai sinh ở đời
Bắc sơn có một con trai
Dạy dân Tây Mỗ theo thời cổ phong
Minh đường nước rộng mênh mông
Bốn mùa hoa cỏ đèn nhang phụng thờ.

 Tây Mỗ: nay thuộc xã Hà Th i̧ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, đền thuộc xóm Bùi Sơn cùng xã.
(ND)
Họ Hoàng: Mẫu có tên là Hoàng Thị Trinh nay hãy còn từ đường. (ND)
Mai sinh: Tức chồng của Mẫu, Mẫu lấy chồng có một con trai tên là Cổn. (ND)
Minh đường: Phía trước, hiện có hồ nước kh  ̧rộng. Câu đối ở thờ Mẫu tại xóm Bùi Sơn. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

靈 江 早 度

為 停 故 又 早 臨 行

此 處 前 年 歷 戰 爭

百 遺 骸 潛 土 裡

千 秋 碧 草 振 冤 聲

有 靈 恭 望 陰 扶 事

易 見 平 安 陽 報 誠

海 口 非 遙 須 勿 去

圖 王 惡 甚 古 難 更

Phiên âm Hán - Việt:

Linh giang tảo độ
Vị đình cố hựu tảo lâm hành
Thử xứ tiền niên lịch chiến tranh
Bách tuế di hài tiềm thổ lí
Thiên thu bích thảo chấn oan thanh
Hữu linh cung vọng âm phù sự
Dị kiến bình an dương báo thành

hải khẩu phi dao tu vật khứ
Đồ vương ác thậm cổ nan canh
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Dịch nghĩa:
Sớm đi qua sông Gianh(

Vì dừng chân nghỉ mà lại phải sớm lên đường.
Tại chốn này thuở trước đã trải

bao phen tranh chiến.
Xương rơi vãi trăm năm đang chìm trong đất.
Nơi cỏ biếc ngàn thu vẫn vọng tiếng oan
Các vong hồn có thiêng thì phò tôi việc chóng xong.
Gặp yên ổn rồi, xin tỏ lòng thành báo đáp
ở đây dù chưa xa cửa biển cũng chớ tuỳ tiện ra đi
Nên hiểu rằng kẻ độc ác mưu đồ vương bá,

trong tâm từ xưa vốn chẳng đổi dời.(
Dịch thơ:

Vì dừng mà lại phải đi ngay
Bao độ giao tranh dấu vẫn dày
Xương vãi trăm năm chìm đất ấy
Cỏ xanh ngàn thuở tiếng oan đầy
Nếu thiêng phò giúp cho nên việc
Xin báo thành tâm buổi tới đây
Dẫu không xa cũng đừng thẳng bước
Đồ vương kẻ ác dạ không thay!

Nguyên văn chữ Hán:

ú Sông Gianh: Tên chữ là Đại linh giang, một sông lớn ở phía bắc tỉnh
Quảng Bình, nơi biên giới đàng trong, đàng ngoài thường có nhiều cuộc
chiến tranh khốc liệt dưới thời Trịnh Nguyễn. (ND)
 Tác giả muốn nói rằng ác vong hồn oan khuất cứ bám tại chốn này mà
báo oán, vì kẻ mưu đồ bá vương vốn chẳng có dạ nhân từ. (ND)
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望 夫 石

北 塞 多 寒 雁 厭 飛

山 艱 水 險 自 無 依

難 將 弓 劍 分 疆 土

惟 用 和 柔 定 路 岐

言 易 行 難 行 不 得

堅 攻 固 守 守 何 宜

望 夫 幾 度 皆 成 石

墜 泪 攜 兒 斷 思 歸
Phiên âm Hán - Việt:

Vọng phu thạch
Bắc tái đa hàn nhạn yếm phi
Sơn gian thuỷ hiểm tự vô y
Nan tương cung kiếm phân cương thổ
Duy dụng hoà nhu định lộ kỳ
Ngôn dị hành nan hành bất đắc
Kiên công cố thủ thủ hà nghi
Vọng phu kỷ độ giai thành thạch
Truỵ lệ huề nhi đoạn tư quy
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Dich nghĩa: Đá vọng phu

Nơi ải Bắc lạnh lẽo nên con nhạn
chán bay đi bay lại.

Núi sâu nước hiểm tự thấy không thể nương mình.
Vậy mà khó đem cung kiếm phơi bày

võ lực để làm ranh giới.
Nhiều khi phải dùng hoà hoãn

khiêm nhường để vạch ra lối phân chia.
Nói dễ làm khó mà làm chẳng được.
Bền bỉ đánh dẹp cố gắng giữ gìn, giữ gìn sao nổi.
Bao kẻ trông chồng mấy độ đều thành đá cả.
Bế con rơi lệ vĩnh viễn chờ mong dứt ý quay về

Dịch thơ: Đá vọng phu
Lạnh lùng ải Bắc nhạn lười bay
Nước hiểm non sâu ngán cảnh này
Cương vực khó đem cung kiếm vạch
Phân chia có lẽ nhún nhường hay
Vẽ vời kế sách thì dễ thật
Đánh dẹp giữ gìn mới khó thay
Bao kẻ trông chồng đều hoá đá
Bế con rơi lệ cắm chân đây!

 Hòn vọng phu là hòn đá trên núi ở phía bắc cửa động Tam Thanh Lạng
Sơn. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

防 城

防 城 興 造 為 誰 耶

自 古 人 心 處 以 和

今 築 堅 城 語 防 守

有 何 面 目 起 兵 戈

Phiên âm Hán - Việt:

Phòng thành

Phòng thành hưng tạo vị thuỳ da

Tự cổ nhân tâm xử dĩ hoà

Kim trúc kiên thành ngữ phòng thủ

Hữu hà diện mục khởi binh qua.

 Nay thuộc đất Quảng Tây Trung Quốc. (ND)
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Dịch nghĩa:

Phòng thành
Họ xây dựng phòng thành không biết vì ai, từ xưa

người dân ở ăn cùng nhau chỉ lấy tình hoà
hiếu.

Nay đắp thành kiên cố nói rằng để chuẩn bị giữ
gìn.

Thử hỏi mặt mũi nào dấy nên
cái chuyện chiến tranh?

Dịch thơ:

Phòng thành xây dựng vì ai

Lòng người xưa vẫn  hoà hài với nhau

Đắp kiên cố phòng thủ đâu

Gươm đao tàn sát, mặt nào gây ra.
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Nguyên văn chữ Hán:

寄 阮 大 人

同 窗 而 且 又 同 僚

豈 可 無 言 暮 與 朝

今 若 倚 人 尋 活 計

有 梯 他 日 首 安 翹

Phiên âm Hán - Việt:

Ký Nguyễn đại nhân

Đồng song nhi thả hựu đồng liêu

Khởi khả vô ngôn mộ dữ triêu

Kim nhược ỷ nhân tầm hoạt kế

Hữu thê tha nhật thủ an kiều
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Dịch nghĩa:

Gửi Nguyễn đại nhân

Cùng học mà lại cùng làm quan.

Thì sao không nói tường tất việc

buổi sớm ban chiều.

Nếu dựa vào người tìm kế sống, ví như cái

thang, thì ngày khác sao ngẩng đầu lên được

Dịch thơ:

Xưa cùng học nay lại cùng quan

Chẳng nói đầu đuôi để luận bàn?

Nếu cứ tựa người tìm kế sống

Nhờ thang, sao ngẩng nổi đầu lên?

 Ông này đang làm quan Tổng đốc. (TG)
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Phần III

Thế sự và nhiệm vụ được giao

Nguyên văn chữ Hán:

應 上 使 諸 官 作 興 邦 排 外 計

愧 作 男 兒 亂 世 中

北 南 邑 可 言 通

聖 書 未 得 興 邦 策

賢 傳 難 尋 辟 外 風

庭 對 應 求 無 表 奏

僚 行 何 面 有 肩 同

滿 旬 展 轉 終 完 卷

今 日 登 程 耳 忽 聾

48

Phiên âm Hán - Việt:

ứng thượng sử chư quan tác hưng

bang bài ngoại kế

Quý tác nam nhi loạn thế trung

Bắc Nam hương ấp khả ngôn thông

Thánh thư vị đắc hưng bang sách

Hiền truyện nan tầm tịch ngoại phong

Đình đối ứng cầu vô biểu tấu

Liêu hàng hà diện hữu kiên đồng

Mãn tuần triển chuyển chung hoàn quyển

Kim nhật đăng trình nhĩ hốt lung.

Dịch nghĩa:

Vâng mệnh bề trên sai các quan
đều viết kế sách “dấy vận nước, trừ
ngoại xâm” nhân đề:

Thẹn sinh ra là kẻ nam nhi trong thời loạn. Dù
đã đi thông thuộc làng thôn Nam Bắc.
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Từng xem thánh thư mà chưa lần thấy

mẹo dấy vận nước.

Lại đọc hiền truyện1 vẫn khó tìm ra

phép trừ ngoại tặc.

Tại nơi đình đối ứng mệnh mà không có

tờ biểu tâu trình?

Cùng hàng với các quan mặt nào

dám sánh vai?

Phải đầy một tuần đánh vật

mới xong quyển.

Sáng nay lên đường, bỗng nhiên tai điếc

hẳn đi!

Dịch thơ:

Thẹn sinh thời loạn kẻ nam nhân

Nam Bắc làng thôn nhẵn vết chân

Hiền truyện thánh thư xem đã khắp

 Thánh thư, hiền truyện: Chỉ các sách tứ thư, ngũ kinh, chư tử, chư sử…
(ND)
 Đình đối: gặp gỡ các vua ở chốn triều đình (ND)
 Một tuần: 10 ngày (ND)
 Tai điếc: Quách Tử Nghi thời Đường lo việc nước khi viết xong tờ biểu
trừ quyền thần thì tai tự nhiên không nghe thấy gì nữa (ND)
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Hưng bang kháng ngoại kế khôn tầm

Nếu như trước bệ không trình tấu

Đâu dám sánh hàng với các quan

Đánh vật cả tuần xong quyển nộp

Lên đường bỗng thấy điếc tai luôn.



51

Nguyên văn chữ Hán:

奉 往 諸 處 宣 設各隊民 兵

梅 生 此 處 問 何 時

而 有 梅 名 自 古 來

宣 讚 祖 先 功 不 小

宜 將 心 力 保 前 開

閨 中 婦 女 抱 兒 睡

賊 至 難 安 是 素 懷

况 我 男 人 無 掘 起

守 家 報 國 望 誰 哉

Phiên âm Hán - Việt:

Phụng vãng chư xứ tuyên thiết
các đội dân binh

Mai sinh thử xứ vấn hà thời

Nhi hữu mai danh tự cổ lai

Tuyên tán tổ tiên công bất tiểu

Nghi tương tâm lực bảo tiền khai

Khuê trung phụ nữ bão nhi thuỵ
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Tặc chí nan an thị tố hoài

Huống ngã nam nhân vô quật khởi

Thủ gia báo quốc vọng thuỳ tai?

Dịch nghĩa:

Vâng mệnh đi các xứ tuyên
truyền xây dựng dân binh

Cây mai sinh ra ở đất này tự bao giờ, mà lấy mai làm
địa danh cũng đã lâu.
Tuyên truyền rằng công lao mở mang của tổ tiên
không phải nhỏ, vậy phải đem hết tâm lực giữ gìn.
Người đàn bà chốn khuê phòng bế con kia, khi thấy
giặc xông tới cũng còn chẳng yên tâm. Huống chi ta
là đấng nam nhi, còn chờ đợi ai lại không trỗi dậy giữ
nghiệp nhà, đền nợ nước?
Dịch thơ:

Mai mọc nơi này từ thuở xưa
Thành tên danh địa đến bây giờ
Tiền nhân khai phá công không nhỏ
Phải biết chung nhau giữ cõi bờ
Phụ nữ bế con bên trái cửa
Cũng không để giặc nhảy vô nhà
Ta làm trai sống cùng sông núi
Còn đợi gì mà chẳng đứng ra.

 Tôi cùng Phạm Thận Duật đến Mai Sơn. Hội nghị này gồm các quan đầu
tỉnh từ Ninh Bình trở ra tổ chức tại Mai Sơn (TG)
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Nguyên văn chữ Hán:

與京 師 商 友 捐 錢 養 遊 刀

日 夜 同 人 不 憚 勞

有 誠 有 力 養 游 刀

軍 增 百 數 雖 非 少

滅 惡 千 頭 未 已 高

行 事 退 攻 無 易 用

保 安 出 入 最 難 謀

或 言 冲 陣 前 皆 小

猶 滿 途 中 見 大 仇
Phiên âm Hán - Việt:

Dữ kinh sư thương hữu quyên tiền
dưỡng du đao

Nhật dạ đồng nhân bất đạn lao
Hữu thành hữu lực dưỡng du đao
Quân tăng bách số tuy phi thiểu
Diệt ác thiên đầu vị dĩ cao
Hành sự thoái công vô dị dụng
Bảo an xuất nhập tối nan mưu
Hoặc ngôn xung trận tiền giai tiểu
Do mãn đồ trung kiến đại cừu
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Dịch nghĩa:

Cùng bạn là thương nhân ở đất kinh sư quyên tiền xây dựng
đội du binh.

Ngày đêm cùng người lo tính công việc không ngại vất vả.

Tìm người nhiệt thành giàu có để xây dựng đội du binh.

Tới nay được trăm người rồi, tuy không phải ít.

Nhưng đánh dẹp bọn ác tặc vô số, thì chưa nói là nhiều.

Vạch kế lui tới không hề dễ dàng, Bảo toàn lực lượng lại
càng khó khăn.

Có thể  nói đã hết diệt trừ, nhưng từ trước đều là tụi nhỏ bé.

Xem ra trên đường còn đầy những bọn đại ác!

Dịch thơ:
Cùng người đâu có ngại gian truân
Tìm kẻ giàu tiền lại có tâm
Tập họp trăm người không phải ít
Nhưng quân giặc mạnh gấp bao lần
Tới lui vạch kế không hề dễ
Lực lượng bảo toàn mới khó khăn
Những bọn đã trừ đều nhỏ bé
Quân thù còn ác mạnh muôn phần.

 Kinh sư: Chỉ kinh thành Huế (ND)
 Du binh: Nguyên là du đao binh, người cầm dao bí mật thình lình xông ra
chém giết rồi tản hết, xin viết tắt là du binh.
Thương nhân:Không rõ. Du binh và thương nhân theo gia phả một số nhà
trong huyện Đại An có chép đến việc làm này của ông Khiếu: Ông nhận tư
mệnh của đương kim Hoàng thượng đi diệt lũ bất tuân mà ngoài vua ra
không cần cho ai biết. Dù vậy nhiều khi không làm nổi việc, lại phải lùi
trước (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

奉 臨 試 場

選 用 人 才 助 國 家

國 臨 危 變 保 家 何

蹈 前 以 識 能 言 語

炤 後 而 尋 善 劍 戈

先 認 守 身 他 共 道

當 知 避 難 我 無 誇

功 名 未 了 羞 聞 古

鏡 裡 誰 推 髮 似 花
Phiên âm Hán - Việt:

Phụng lâm thí trường

Tuyển dụng nhân tài trợ quốc gia
Quốc lâm nguy biến bảo gia hà
Đạo tiền dĩ thức năng ngôn ngữ
Chiểu hậu nhi tầm thiện kiếm qua
Tiên nhận thủ thân tha cộng đạo
Đương tri tị nạn ngã vô khoa
Công danh vị liễu tu văn cổ
Kính lý thuỳ thôi phát tự hoa
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Dịch nghĩa:

Vâng mệnh tới trường thi

Tuyển dụng nhân tài để giúp nước nhà
Nước đã lâm nguy thì giữ nhà ra sao
Theo phép trước chọn kẻ văn tài
Nghiệm việc sau tìm người võ lược
Nói giữ bản thân làm trọng
Ta dám khoe tránh tai nạn dễ dàng
Công danh chưa đền đáp,

thẹn thấy người xưa nói.
Mà trong gương ai xui mái tóc điểm hoa

Dịch thơ:
Tuyển dụng nhân tài giúp nước nhà
Nước nguy, nhà giữ dễ đâu mà
Văn tài, học trước nên tìm lấy
Võ lược, coi sau sẽ lựa ra
Người bảo giữ thân đều phải trọng
Ta mong tránh nạn dám khoe là
Công danh chưa trả lòng thêm thẹn
Ai khiến gương nhìn tóc điểm hoa.

 Thơ Phạm Ngũ Lão, quan Điện suý triều Trần: Nam nhi vị liễu công danh
trái, tu thính nhân gian thuyết võ hầu (công danh nếu trả chưa xong nợ,

thẹn thấy người ta nói Võ hầu). ở đây tác giả dẫn câu nói này (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

奉 命 民

奉 命 民 一 週

朝 中 皆 事 無 餘

置 之 以 養 依 魚 食

亡 國 非 遙 不 可 除

Phiên âm Hán - Việt:

Phụng mệnh quan dân

Phụng mệnh quan dân nhất tuế chu

Triều trung giai thuyết sự vô dư

Trí chi dĩ dưỡng y ngư thực

Vong quốc phi dao bất khả trừ

Dịch nghĩa:

Vâng mệnh quan sát dân tình

Vâng mệnh xét xem dân tình đã

suốt một năm.
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Trong triều các quan đều nói không

phải là thừa

Rồi bỏ xã để nuôi con mọt.

Vậy thì việc mất nước sẽ không xa,

mà hết phép ngăn ngừa.

Dịch thơ:

Một năm vâng mệnh xét dân tình

Đều nói không dư tại đế đình

Bỏ xã để nuôi con mọt cả

Mối nguy vong mất nước đã rành rành.
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Nguyên văn chữ Hán:

北 程 歎

在 南 方 役 北 方

役 雖 慮 遠 豈 為 祥

有 因 耳 目 能 聞 見

夙 債 前 緣 一 會 良

Phiên âm Hán - Việt:

Bắc trình thán

Chức tại Nam phương, dịch Bắc phương
Dịch tuy lự viễn khởi vi tường
Hữu nhân nhĩ mục năng văn kiến
Túc trái tiền duyên nhất hội lương.

Dịch nghĩa:
Than vãn con đường đi đất Bắc
Chức vị ở phương Nam nhưng

công việc thì ở đất Bắc.

 Thời ấy quan bộ Hình (toà án) như Phạm Thận Duật thì đi vào việc ngoại
giao, còn quan khuyến học như ông thì đi xem xét công việc cai trị của
nước ngoài… (ND)
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Tuy là việc lo xa, chắc gì đã là điều tốt. Thôi
cũng được dịp để cho tai nghe mắt thấy mà nợ
cũ, duyên xưa có dịp may mắn báo đền.

Dịch thơ:
Chức Nam phương, việc Bắc phương
Lo xa là thế  dễ thường đã hay
Mắt tai nhân có dịp may
Tiền duyên túc trái được ngày gặp nhau.
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Nguyên văn chữ Hán:

登 途

登 途 人 告 我 為 官

時 世 如 今 早 識 艱

近 火 火 能 令 面 熱

避 山 山 未 免 身 全

故 甘 誓 事 桑 蓬 志

卜 得 歸 期 老 大 安

舊 路 一 回 真 美 里

來 又 教 保 心 丹

Phiên âm Hán - Việt: Đăng đồ

Đăng đồ nhân cáo ngã vi quan

Thời thế như kim tảo thức gian

Cận hoả hoả năng linh diện nhiệt

Tị sơn sơn vị miễn thân toàn

Cố cam thệ sự tang bồng chí

Bốc đắc quy kì lão đại an

Cựu lộ nhất hồi Chân Mỹ lí

Kế lai hựu giáo bảo tâm đan.
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Dịch nghĩa : Lên đường
Người nói mừng ta lên đường ra nhận việc quan.
Nhưng ta đáp thời thế đổi thay rồi nên phải sớm biết
là rất khó.
Nếu gần với lửa thì lửa làm cho rát mặt mà tìm vào ẩn
trong non sâu  thì chắc đâu được yên thân

Đành cam tâm phụng sự chí tang bồng và đoán được
là lúc trở về sẽ được yên ổn trong tuổi già.
Một khi theo đường cũ quay lại làng Chân Mỹ.
Sẽ lại dạy bảo kẻ sau nối tiếp giữ gìn lòng son vốn có.
Dịch thơ:

Người nói mừng ta nhận việc quan

Ta rằng sớm biết buổi gian nan

Nếu gần lửa nóng thì rát mặt

Mà ẩn non sâu chắc đã toàn

Thề với tang bồng xin cố gắng

Già về đoán trước sẽ khang an

Tới khi trở lại làng Chân Mỹ

Vẫn dạy đàn sau giữ dạ son.

 Vua Tự Đức định cho ông đi sứ Trung Quốc, nhưnng việc bị hoãn và giao
cho chức Hàn lâm biên tu. Nhà có việc ông trở về nửa năm rồi được vua
trao cho chức “quan dân chi ngôn, ký dân chi hành” (Nghe ngóng ghi chép
dân sự)
Từ sau đời ông tuy chức một đằng, mà việc thì làm một nẻo. Thực ra thời
kỳ này việc của ông thường do Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết
truyền lệnh tới (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

子月 如京 過 翠 山 與 良友 徐 大

人

今 朝 再 上 翠 山 樓

鏡 裡 誰 推 白 滿 頭

排 酒 將 愁 碧 水

圍 棋 解 病 棄 青 丘

為 官 不 足 供 三 口

回 貫 何 能 化 一 州

午 後 登 車 南 向 去

天 時 人 事 兩 相 拘

Phiên âm Hán - Việt:

Tý nguyệt như kinh quá Thuý sơn dữ
lương hữu Từ đại nhân

Kim triều tái thượng Thuý sơn lâu
Kính lí thuỳ thôi bạch mãn đầu
Bài tửu tương sầu phao bích thuỷ
Vi kì giải bệnh khí thanh khâu
Vi quan bất túc cung tam khẩu
Hồi quán hà năng hoá nhất châu
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Ngọ hậu đăng xa Nam hướng khứ
Thiên thời nhân sự lưỡng tương câu.

Dịch nghĩa:
Tháng Tý vào kinh qua núi Thuý

gặp ông bạn Từ đại nhân.
sáng nay bước chân lên toà lầu trên núi Thuý.
Nhác qua gương ai xui nên bạc hết cả mái đầu.
Sắp tiệc rượu quăng mối sầu vào làn nước biếc.
Bày cuộc cờ đem bệnh mình ném ra bãi cỏ xanh.
Đi làm quan mà không nuôi nổi ba miệng ăn.
Nếu về quê có cách gì dạy được

lũ học trò ở một châu?
Quá trưa lên xe nhằm hướng Nam đi tiếp. Việc người
điềm trời cả hai thôi thúc quanh ta.
Dịch thơ:

Sáng nay núi Thuý bước lên lầu
Đầu bạc soi gương thấy trắng phau
Nhắp rượu quăng sầu, dòng biếc chảy
Cuộc cờ ném bệnh cỏ xanh màu
Làm quan chẳng đủ nuôi ba miệng
Hồi quán dạy sao dân cả châu
Quá Ngọ giục xe nam tiến tiếp
Thiên thời, nhân sự thúc thôi nhau.

 Từ Đạm (TG)
 Một vợ thứ Hoàng Thị Trúc người ở Hương Sơn, một tiểu đồng người
Trạm Vĩnh Trần Gia Định và con thứ đi theo làm thân tín ở nơi làm quan
(ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

香 江 遇 陳 居 士 話 舊

無 能 捉 得 玉 欣 娘

偽 將 回 治 不 良

不 表 忠 貞 為 後 教

定 南 靜 北 手 非 強

Phiên âm Hán - Việt:

Hương giang ngộ Trần cư sỹ
thoại cựu

vô năng tróc đắc Ngọc Hân nương

Nguỵ thuyết tương hôi trị bất lương

Bất biểu trung trinh vi hậu giáo

Định Nam, Tĩnh Bắc thủ phi cường.
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Dịch nghĩa:

Tại Hương giang gặp Trần cư
sỹ nói chuyện xưa

Vì không còn có cơ hội bắt được nàng Ngọc

Hân, nên nói dối là đã bắt về trị tội kẻ bất lương.

Đã không nêu điều hay của kẻ trung trinh để

giáo dục người sau, thì đặt ra Định Nam quán, Tĩnh

Bắc lâu kia tỏ ra thủ pháp chẳng có cao cường.

Dịch thơ:

Không còn cách kiếm Ngọc Hân

Phao tin đã bắt trị phần bất lương

Trung trinh sao chẳng nêu gương

 ông Trần Bất Cập người thường giúp đỡ tôi tiền gạo, cung cấp tin tức. ông
này quê ở Khâm Châu- Trung Quốc sang cư ngụ ở Huế đến nay đã 5 đời
(TG)
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Định Nam, Tĩnh Bắc dễ thường giấu ai.

Nguyên văn chữ Hán:

南 城 老 歌 者

有 一 老 翁 一 小 童

草 鞋 弊 笠 路 相 從

不 憂 後 日 為 牛 馬

不 顧 先 公 沐 雨 風

口 唱 父 生 須 教 子

手 琴 官 貴 豈 能 終

飽 溫 之 外 非 其 望

望 者 南 人 別 吉 凶

Phiên âm Hán - Việt:

Nam thành lão ca giả
Hữu nhất lão ông nhất tiểu đồng
Thảo hài tệ lạp lộ tương tòng
Bất ưu hậu nhật vi ngưu mã
Bất cố tiên công mộc vũ phong
Khẩu xướng phụ sinh tu giáo tử
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Thủ cầm quan quý khởi năng chung
Bão ôn chi ngoại phi kì vọng
Vọng giả Nam nhân biệt cát hung.

Dịch nghĩa:

Ông già hát rong ở thành Nam
Có một ông già, một em nhỏ, cùng đi giày cỏ đội nón
rách dắt tay nhau đi rong trên lộ. Miệng hát tay đàn:
Không lo sau này trở thành kiếp ngựa trâu, không
đoái hoài đến công lao tổ tiên gian nan xây dựng.
Cha mẹ sinh ra nên biết dạy con.
Làm quan sang trọng chắc gì lâu dài.
Còn ta ngoài việc ấm thân no bụng, thì ta chẳng cần
chi cả.
Có cần chăng là mong người nước Nam phải phân
biệt nỗi dở hay.
Dịch thơ:

Có một ông già một em bé
Nón hài rách nát tay nắm tay
Hát không lo tới thân trâu ngựa
Đàn chẳng coi xưa tổ dựng xây
Phải nhớ sinh con nên dạy trẻ
Chắc đâu quan quý được lâu dài

 Ông già người ở Trực Ninh cùng 1 con trai nhỏ hát rong ở Nam Định có
khi sang đất Hưng Yên. Vợ và con trai lớn bán bánh cuốn ở chợ Vị Hoàng
(TG)
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ấm thân ta chẳng cần chi nữa
Chỉ ước dân mình biết dở  hay.

Nguyên văn chữ Hán:

路 過 洛 陽 即 事

見 蘇 秦 貫 洛 陽

古 時 六 國 以 誇 張

合 縱 一 計 雖 偏 巧

難 用 千 秋 保 盛 彊

北 南 欲 學 前 人 事

榮 辱 安 能 决 此 場

若 到 窮 途 須 不 試

自 家 非 好 望 何 良

Phiên âm Hán - Việt:

Lộ quá Lạc Dương tức sự
Kiến thuyết Tô Tần quán Lạc Dương
Cổ thời lục quốc dĩ khoa trương

70

hợp tung nhất kế tuy thiên xảo
Nan dụng thiên thu bảo thịnh cường
Bắc Nam dục học tiền nhân sự
Vinh nhục an năng quýêt thử trường
Nhược đáo cùng đồ tu bất thí
Tự gia phi hảo vọng hà lương.

Dịch nghĩa:
Trên đường qua Lạc Dương viết bài này
Thấy nói rằng Tô Tần quê ở Lạc Dương

Thuở trước từng đeo ấn sáu nước mà khoa mồm

Bày kế hợp tung tuy hay thật
Nhưng đâu phải kế lâu dài để giữ
thế nước thịnh cường Ngày nay nghe rằng xứ Bắc,
phươngNam đang muốn học chuyện xưa
Song sao quyết nổi một phen trống mái
Hoặc như đến bước cùng quẫn cũng đừng nên thử
Bởi từ nhà đã không hay rôì,

thì  nước trông ngóng được gì?
Dịch thơ:

Nghe nói Tô Tần quán Lạc Dương
Thuở xưa sáu nước dám phô trương
Hợp tung một kế dù hay thật
Khó đoán ngàn thu giữ thịnh cường

 Lạc Dương; quê của Tô Tần, thời chiến quốc
 Tô Tần: Du thuyết mấy năm không nơi nào dung nạp (ND)
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Nam Bắc, nghe rằng đang muốn học
Nhục vinh sao dám quyết thử trường
Đường cùng chớ có nên liều đấy
Nhà đã không hay nước phải tường!

Nguyên văn chữ Hán:

臨 知 茶

不 臨 何 計 可 知 耶

難 信 方 人 有 白 茶

天 地 精 英 生 此 葉

滌 煩 止 渴 果 非 訛

Phiên âm Hán - Việt:

Lâm Tri trà
Bất lâm hà kế khả tri da

Nan tín phương nhân hữu bạch trà

Thiên địa tinh anh sinh tử diệp

Địch phiền chỉ khát quả phi ngoa.
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Dịch nghĩa:

Trà Lâm Tri
Không đi đến nơi thì làm sao mà biết

Khó tin rằng người chốn này lại có thứ bạch trà

bẩm thụ tinh trời đất sinh ra lá, dùng để giải phiền
khỏi khát không phải nói ngoa.

Dịch thơ:

Không tới làm sao biết được đây

Ai tin trà bạch tại nơi này

Tinh anh trời đất sinh ra lá

Giải khát tiêu phiền thực rất hay.

 Lâm Tri: địa danh ở Trung Quốc (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

自 歎

忝 為 男 子 帶 桑 蓬

一 計 難 圖 答 祖 功

滿 路 犬 羊 無 法 辟

携 書 忠 孝 勸 當 從

空 談 世 事 南 軒 下

少 報 親 恩 北 室 中

國 運 不 明 興 廢 兆

惟 思 致 仕 向 閒 風
Phiên âm Hán - Việt: Tù th¸n

Thiểm vi nam tử đới tang bồng
Nhất kế nan đồ đáp tổ công
Mãn lộ khuyển dương vô pháp tịch
Huề thư trung hiếu khuyến đương tòng
Không đàm thế sự Nam hiên hạ
Thiểu báo thân ân Bắc thất trung
Quốc vận bất minh hưng phế triệu
Duy tư trí sĩ hướng nhàn phong.
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Dịch nghĩa:

Tự than mình
Thẹn là kẻ nam nhi gieo chí tang bồng
Không lo nổi kế sách gì để báo

công cùng tiên tổ
Đầy đường dê chó chẳng có phép gì trừ đựơc
Cầm quyển sách lên nêu chữ hiếu trung

khuyên mọi người cố noi theo
Luống nói chuyện đời tại chốn hiên Nam
Chút báo ơn mẹ tại ngôi nhà bên Bắc
Chẳng hay vận nước suy vong

thịnh đạt thế nào
Đành nghĩ lẽ nên cáo quan mưu lấy sự nhàn.

Dịch thơ:
Nam nhi đeo chí tang bồng
Thẹn không kế sách báo công tổ đường
Khó trừ dê chó chạy ngông
Sách cầm nên chữ hiếu trung khuyên người
Hiên nam luống nói chuyện đời
Đáp ơn nhà Bắc đang ngồi đợi trông
Khôn lo vận nước cùng thông.
Cáo quan đành chịu nhàn trong kiếp này?
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Nguyên văn chữ Hán:

桑 廟 上 疏 告 病

宦 路 崎 嶇 始 未 諳

如 今 紀 十 餘 三

風 寒 痹 痛 身 難 解

葯 治 湯 丸 病 不 堪

桑 廟 月 圓 四 至

疏 呈 旬 滿 双 探

水 萍 曾 識 君 心 苦

九 卧 山 邊 亦 自 慚
Phiên âm Hán - Việt:

Tang miếu thướng sớ cáo bệnh
Hoạn lộ kỳ khu thuỷ vị am
Như kim tuế kỉ thập dư tam
Phong hàn tý thống thân nan giải
Dược trị thang hoàn bệnh bất kham
Tang miếu nguyệt viên quan tứ chí
Sớ trình tuần mãn dụ song tham
"Thuỷ bình" tằng thức quân tâm khổ
Cửu ngoạ sơn biên diệc tự tàm.
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Dịch nghĩa:

Tại đền Dâu dâng sớ cáo  bệnh

Bước vào làm quan gập ghềnh lúc mới chưa quen.
Đến nay kể năm đã tới mười ba.
Phong hàn đau nhức, tự thân không điều hoà cho khỏi
Nên phải dùng thuốc uống, thuốc viên chữa trị, mà
bệnh vẫn chưa lui.
Nghỉ tại đền Dâu, đã qua bốn độ trăng tròn. Lúc dâng
sớ tâu bày sự duyên, mới qua một tuần mà tiếp được
hai đạo dụ. “Bèo nước” từng hiểu nỗi thống khổ của
đức vua.
Nằm lâu ở bên núi này cũng tự cảm thấy hổ thẹn.
Dịch thơ:

Gập ghềnh hoạn lộ mới chưa quen
Năm trải mười ba đã kể liền
Đau nhức phong hàn không tự khỏi
Bệnh tình chữa trị cứ tăng thêm
Đền Dâu bốn độ trăng tròn bóng
Dâng biểu đầy tuần dụ hai phen
“Bèo nước” biết vua lòng rất đắng
Nằm lâu bên núi tủi thân hèn.

 Đền Dân: có hiệu là Tang lâm thánh mẫu từ, hiện ở thị xã Tam Điệp tỉnh
Ninh Bình.

Trong dụ của vua có câu: Thuỷ thăng bình diệc thăng, thuỷ thoái bình diệc
thoái, khanh tâm triển chuyển trẫm khởi bất tri hồ (Nước lên thì bèo lên,
nước xuống thì beừo xuống, lòng khanh trăn trở, trẫm há chẳng hay sao?)
TG
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Nguyên văn chữ Hán:

夜 住 嘉 定

新 恩 舊 識 始 尋 來

終 夜 杯 杯 素 懷

異 種 遠 來 無 禮 義

高 聞 有 慮 辟 狼 豺

戴 天 不 恥 居 前 土

踏 地 何 忘 去 後 哀

空 道 他 人 臨 可 惡

顧 思 此 兦 亦 非 才

Phiên âm Hán - Việt: Dạ trú Gia Định

Tân ân cựu thức thuỷ tầm lai
Chung dạ bôi bôi thuyết tố hoài
Dị chủng viễn lai vô lễ nghĩa
Cao văn hữu lự tịch lang sài
Đới thiên bất sỉ cư tiền thổ
Đạp địa hà vong khứ hậu ai?
Không đạo tha nhân lâm khả ố
Cố tư thử kiếp diệc phi tài!
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Dịch nghĩa: Đêm nghỉ ở thành Gia Định

Vì mang ơn huệ mới, quen biết xưa,
mới phải tìm lại chốn này.

suốt đêm từng chén nâng lên kể lÓ nỗi lòng.
Giống khác từ xa tới khinh ta,

không cần giữ lễ nghĩa gì.
Kẻ ngồi trên cao có nghĩ kế

tiêu diệt lũ sói lang.
Đầu đội trời không thẹn đang ở

đất tổ tiên xưa.
Chân đạp đất sao quên đi việc

trừ khử mối hậu hoạ.
Luống chê người ta lâm vào tình cảnh đáng
ghét soi lại thân mình kiếp này là kẻ bất tài!

Dịch thơ:

Bạn xưa gặp lại, đến nơi này
Nâng chén tàn canh chuyện đắng cay
Giống khác khinh ta chà lễ nghĩa
Ngôi cao có kế diệt lang cầy
Đội trời quê tổ mà không thẹn
Đạp đất sao quên họa tới đây
Luống nói người đời sao đáng ghét
Soi mình thật kẻ bất tài thay.
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Nguyên văn chữ Hán:

言 志

或 將 設 帳 助 貧 家

無 學 安 能 別 正 邪

始 著 化 兒 初 集 韻

再 成 訓 長 一 詩 歌

守 和 不 智 難 為 者

除 暴 凡 才 豈 得 耶

老 大 少 酬 先 祖 願

朝 飧 暮 粥 伴 煙 霞

Phiên âm Hán - Việt: Ngôn chí

Hoặc tương thiết trướng trợ bần gia
Vô học an năng biệt chính tà
Thuỷ trước “Hoá nhi sơ tập” vận
Tái thành “Huấn trưởng nhất thi” ca
Thủ hoà bất trí nan vi giả
Trừ bạo phàm tài khởi đắc da?
Lão đại thiểu thù tiên tổ nguyện
Triêu xan mộ chúc bạn yên hà!
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Dịch nghĩa: nói chí mình
Nghĩ nên mở trường dạy học để giúp người nghèo.

Nếu không học thì sao chia biệt được lẽ hay điều trái.

Lúc đầu viết quyển “hoá nhi sơ tập”.

Rồi lại chế sách “Huấn trưởng nhất thi”.

Muốn giữ sự hoà hài, không trí khó làm nên được.

Trừ kẻ bạo tàn, tài hèn sao gánh nổi việc?

Già cả mới mong chút báo đền ý nguyện tổ tiên.

Sáng cơm tối cháo rong chơi trong thú yên hà.

Dịch thơ:

Muốn mở trường dạy người nghèo

Chính, tà không học biết theo lối nào

“Hoá nhi sơ tập” viết đầu

“Huấn trưởng” lại tiếp để sau học đòi

Không trí khó giữ hoà hai

Trừ quân bạo ngược kém tài sao nên

Già này đền báo tổ tiên

Yên hà vui thú cháo cơm qua ngày.

 Hoá nhi sơ tập: Tên sách dạy trẻ học sự cần thiết ban đầu (ND).
 Huấn trưởng nhất thi: tên sách dạy trẻ trưởng thành gồm 100 bài thất ngôn
bát cú, nêu lên điều cần biết lúc vào đời của sỹ nông công thương (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

生 居 亂 世

生 居 亂 世 道 如 何

豈 為 安 貧 守 故 家

法 祖 一 生 惟 用 筆

病 多 終 日 不 操 戈

無 才 難 與 奸 對

漸 進 寧 將 墨 誇

不 憚 風 霜 留 後 代

請 將 心 緒 表 詩 歌

Phiên âm Hán - Việt: Sinh cư loạn thế

Sinh cư loạn thế đạo như hà
Khởi vị an bần thủ cố gia
Pháp tổ nhất sinh duy dụng bút
Bệnh đa chung nhật bất thao qua
Vô tài nan dữ quyền gian đối
Tiệm tiến ninh tướng chỉ mặc khoa
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Bất đạn phong sương lưu hậu đại
Thỉnh tương tâm tự biểu thi ca.

Dịch nghĩa:

Sống trong thời loạn
Sống trong thời loạn biết nói ra sao, đâu vì yên với

cảnh nghèo ở lại giữ ngôi nhà cũ.
Học theo tiên cổ cả đời dùng bút, nhiều bệnh dẫu

đến ngày cuối không thể chuyên dụng kiếm qua.
Không tài, khó mà đối mặt với lũ quyền gian, chỉ

dần dần khoe giấy mực cùng người. Chẳng ngại dầm
dãi gió sương, để lại cho đời sau nỗi niềm trong
những vận thơ ca

Dịch thơ:

Sống trong thời loạn nói sao
“An bần cố quán” lẽ nào như ai
Bút nghiên theo tổ học đòi
Bệnh nhiều đâu dám khoe tài kiếm cung
Quyền gian không sức tranh hùng
Dần đem giấy mực tỏ cùng nhân gian
Phong sương chẳng ngại khó làm
Gửi về hậu thế đôi hàng thơ ca.

84

Nguyên văn chữ Hán:

因 回 家 修 祖 堂 峠 舊 友

翹 首 秋 初 月 上 弦

窗 邊 風 送 遇 三 賢

換 童 披 席 茅 檐 下

同 話 來 年 到 故 園

Phiên âm Hán - Việt:

Nhân hồi gia tu tổ đường

dữ hương cựu hữu

Kiều thủ thu sơ nguyệt thượng huyền

Song biên phong tống ngộ tam hiền

Hoán đồng phi tịch mao thiềm hạ

Đồng thoại lai niên đáo cố viên
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Dịch nghĩa:

Nhân về quê sửa nhà thờ tổ, nói chuyện

với bạn bè người ở cùng làng.

Ngẩng đầu coi trăng thượng huyền

tháng đầu thu

Cơn gió nào đưa ta gặp lại ba người bạn

ở bên song cửa.

Bèn gọi tiểu đồng trải chiếu

dưới hiên mái cỏ.

Rồi ngồi chuyện trò hẹn hò

năm sau lại tới chốn quê.

Dịch thơ:

Trăng thượng huyền buổi thu sơ

Ba hiền cửa sổ tình cờ đến chơi

Gọi đồng trải chiếu hiên ngoài

Sang năm nhà cỏ hẹn ngồi chốn quê!

 Từ đường họ Khiếu hiện còn ở phía trái nơi thờ ông Nghè Khiếu Năng

Tĩnh tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện ý Yên (trông vào) (ND)
 Ba người bạn đi xa về quê gặp quan Nghè, không rõ lai lịch. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

石 泉 寺 暮 雨 遇 故 妻

出 政 回 思 歷 久 年

北 南 何 礙 幾 狼 煙

眼 前 泉 寺 家 女

背 後 西 軒 翠 帳 懸

勸 飲 杯 杯 談 世 變

添 油 注 注 敘 心 田

夜 深 床 上 無 能 睡

難 卜 重 來 別 泪 連

Phiên âm Hán - Việt:

Thạch tuyền tự mộ vũ ngộ cố thê
xuất chính hồi tư lịch cửu niên
Bắc Nam hà ngại kỷ lang yên
Nhãn tiền Tuyền tự Ngô gia nữ
Bối hậu Tây hiên thuý trướng huyền
Khuyến ẩm bôi bôi đàm thế biến
Thiêm du chú chú tự tâm điền

dạ thâm sàng thượng vô năng thuỵ
Nan bốc trùng lai biệt lệ liên
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Dịch nghĩa;
Buổi chiều đi qua chùa Thạch Tuyền, gặp mưa thấy lại vợ
cò.
Từ buổi ra làm quan, nghĩ lại trải đã nhiều năm.
Cõi Bắc phương nam có ngại ngần chi bao độ khói lang.
Trước mắt hiện ra cô gái họ Ngô đang ở chùa Tuyền.
Dưới mái hiên Tây sau lưng màn thuý đã vén cửa ra.
Khuyên nhau từng chén bàn phiếm cuộc biến loạn cõi
nhân gian.
Rót dầu thêm vào đĩa, lại thêm nữa, phơi bày chuyện tự
đáy lòng.
Khuya rồi lên giường nằm nghỉ mà không sao ngủ được.
Biết tới khi nào có ngày gặp lại, từ biệt nhau nước mắt
liên tiếp tuôn rơi.

Dịch thơ:
Làm quan đã trải nhiều năm
Bắc Nam đâu có ngại ngần lang yên
Họ Ngô cô gái chùa Tuyền
Hiên Tây màn thuý vén liền cửa lên
Chuyện đời chén chén mời khuyên
Thêm dầu kể lÓ hàn huyên đáy lòng
Khuya nằm vẫn thức chong chong
Ngày nào gặp lại ròng ròng lệ rơi!

 Nguyên chú: Chùa Thanh Tuyền tức chùa Tháp có mộ của công chúa
Trịnh. Vợ cũ tên là Thị Hoà quê ở Uy Tổ. Chùa này là chùa hang Tháp
thuộc khu vực trại giam V26 xã Ninh Vân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình
(ND)
 Khói lang: chỉ giặc giã, quan hệ đến vận mệnh quốc gia. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

夜 宿 會 安 縫 織 坊

一 百 年 餘 未 久 年

縫 坊 祀 祖 北 方 遷

桑 田 蠶 藝 非 無 用

食 飽 依 溫 頗 有 錢

千 古 儉 供 須 不 贅

終 身 皆 望 此 而 安

秋 盆 水 潦 宜 當 識

貧 薄 同 言 仰 浩 天

Phiên âm Hán - Việt:

Dạ túc Hội An phùng chức phường
Nhất bách niên dư vị cửu niên
Phùng phường tự tổ Bắc phương thiên
Tang điền tàm nghệ phi vô dụng
Thực bão y ôn phả hữu tiền
Thiên cổ kiệm cung tu bất chuế
Chung thân giai vọng thử nhi yên
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Thu Bồn thuỷ lạo nghi đương thức
Bần bạc đồng ngôn ngưỡng hạo thiên

Dịch  nghĩa

Đêm nghỉ ở phường dệt may Hội An.
Hơn một trăm năm cũng chưa lâu, phường may

thờ vị tổ quê ở mạn Bắc dời vào

Trồng dâu nuôi tằm không phải là vô dụng
Có cơm no áo ấm, lại có tiền tiêu.
Từ ngàn xưa nếu tiết kiệm cũng không phải là

thừa. Suốt đời nhờ thế mà  ở ăn yên ổn.
Sông Thu Bồn nếu có nước lụt nên hay rằng,

người nghèo túng đều nói nhờ sự yêu ghét của trời.

Dịch thơ
Hơn một trăm năm chẳng phải lâu
Phường may thờ tổ Bắc phương vào
Dâu tằm chăm chỉ đâu vô dụng
No ấm ngoài ra lại có tiêu
Ngàn thuở tự cung không sợ thiếu
Suốt năm nhờ đó  được yên nhiều
Thu Bồn nước lụt đừng tràn đến
Nghèo túng do trời sự ghét yêu!

 Giỗ tổ vào ngày 12 tháng 12 âm lịch. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

人 言 五 果

人 言 五 甘 為 貴

我 對 非 真 女 似 男

不 賣 只 留 家 用 果

為 身 邪 正 豈 無 諳

Phiên âm Hán - Việt:

Nhân ngôn ngũ liễm quả
Nhân ngôn Ngũ liễm cam vi quý

Ngã đối phi chân nữ tại nam

Bất mại chỉ lưu gia dụng quả

Vi thân tà chính khỏi vô am.
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Dịch nghĩa:

Người nói quả khế

Người nói quả khế ngọt mới quý, nhưng ta thì
rằng không phải và như vậy con gái cũng như trai.

Có bán đâu, chỉ dành làm thứ quả gia dụng.

Còn ai không phân biệt được chính tà,

dẫu nói có ích gì?

Dịch thơ:

Người cho khế ngọt quý thay

Tôi rằng chẳng khác gái này giống trai

Chỉ dùng có bán cho ai

chính tà không biết nói lời ai nghe?

 Tôi đến nhà một người bạn rồi cùng đến chơi động Liên Hoa nơi cụ Nghè
Tam Đăng ở ẩn, thấy có mấy cây to ở lối vào (TG)
 Thờ đào Sư Tích thời Trần: Bất tri nan thuyết thử duyên do, toan hựu như
cam thị ngoại đồ. Thế sự dục an an vị quả, giang hà nhật hạ lão nhi cô
(Hiểu đâu mà nói được căn nguyên, chua ngọt không chia thật hảo huyền.
Cuộc thế muốn hay hay chẳng nổi. Non sông vận cuối lão nào yên). (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

香 羹

端 陽 日 暮 天 如 火

馬 上 全 身 浸 水 中

多 見 多 聞 皆 不 顧

且 飢 且 熱 兩 相 攻

厥 魚 蓴 菜 泰 香 冲

榕 下 西 風 足 莫 從

始 解 方 民 供 祖 忌

有 名 自 此 問 誰 通

Phiên âm Hán - Việt: H­¬ng Canh

Đoan dương nhật mộ thiên như hoả
Mã thượng toàn thân tẩm thuỷ trung
Đa kiến đa văn giai bất cố
Thả cơ thả nhiệt lưỡng tương công
Quyết ngư thuần thái hương xung tị
Dung hạ tây phong túc mạc tòng
Thuỷ giải phương dân cung tổ kị

hữu danh tự thử vấn tuỳ thông
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Dịch nghĩa: Hương canh
Tiết đoan dương, chiều xuống nắng như đổ lửa ngồi

trên lưng ngựa toàn thân như ngâm trong nước.

Ta vốn thích nghe hay xem mà vẫn không thiết, vừa
đói vừa nóng công phá thân mình.

Hơi thơm của cá rô, rau rút bỗng xông vào mũi.

Dưới gốc đa, trong gió tây, chân lê chẳng nổi. Mới
hay người sở tại thường dùng thứ này để làm lễ tổ
tiên.

Nên có tên từ đó, muốn hỏi mấy ai mà hiểu.

Dịch thơ: Hương canh
Đoan dương chiều nắng như nung

Trên yên ướt sòng như ngâm nước rồi

Thiết gì đến sự nghe chơi

Vừa nóng vừa đói ai ngồi cho yên

Cá rô rau rút canh thơm

Gió tây dưới bóng đa râm hữu tình

Chân tê lê chẳng nổi mình

Có tên từ đó ai rành biết không?

 Hương canh: canh thơm. Địa danh nơi tác giả đặt chân đến. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

清 明

北 望 南 洲 萬 里 途

清 明 此 日 雨 雲 無

後 先 大 小 頻 來 墓

上 下 金 銀 布 滿 墟

酒 洒 一 壺 留 莽 草

心 祈 諸 事 早 豐 餘

妻 兒 在 貫 今 非 異

少 報 生 成 世 世 如

Phiên âm Hán - Việt: Thanh minh

Bắc vọng Nam châu vạn lí đồ
Thanh minh thử nhật vũ vân vô

hậu tiên đại tiểu tần lai mộ
Thượng hạ kim ngân bố mãn khư
Tửu sái nhất hồ lưu mãng thảo
Tâm kì chư sự tảo phong dư
Thê nhi tại quán kim phi dị
Thiểu báo sinh thành thế thế như.
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Dịch nghĩa: Tiết Thanh minh
Trông về phương Bắc đất Nam châu cách xa vạn
dÆm.
Tiết Thanh minh hôm nay không có mây mưa.
Kẻ trước người sau lớn bé kéo nhau viếng mộ, vàng
bạc thấp cao bay liệng khắp cồn.
Tưới hồ rượu lên đám cỏ, trong tâm nguyền ước mọi
việc đều tốt lành thừa thãi.
Vợ con mình ở quê chắc cũng vậy, chút để báo đáp
ơn sinh thành có thể.

Dịch thơ:
Nam châu phương Bắc xa vời

Tiết Thanh minh tới cả trời sáng trong
Ra cồn lớn bé dăng dăng

Bạc vàng phấp phới dải ngang trên mồ
Rượu ngon tưới cỏ một hồ

Cầu cho các việc nhỏ to tốt lành
Vợ con ở chốn quê mình

Chút lòng báo đáp sinh thành vậy thôi.

 Nam Châu: Quê hương tác giả. (ND)
 Lúc này tôi đang ở mạn Tây nam đất Khơ me. (TG)
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Nguyên văn chữ Hán:

題 一 帆 風 順 圖

一 生 之 計 在 於 勤

帆 汎 江 中 破 白 雲

風 順 五 湖 隨 所 適

順 心 順 力 自 無 貧

Phiên âm Hán - Việt:

Đề nhất phàm phong thuận đồ

Nhất sinh chi kế tại ­ cần

Phàm phiếm giang trung phá bạch vân

Phong thuận ngũ hồ tuỳ sở thích

Thuận tâm thuận lực tự vô bần.
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Dịch nghĩa:

Đề bức vẽ lá buồm thuận gió.

Kế sống cả đời là sự siêng năng.

Thuyền lướt trên sông phá tan mây trắng. Gió

thổi giúp cho lá buồm trên

ngũ hồ dạo chơi tuỳ thích.

Tâm thuận, lực thuận lo gì sự túng nghèo

Dịch thơ:

Siêng năng là kế ở đời

Chiếc thuyền lướt phá mây trôi trong dòng

Ngũ hồ thuận gió thong dong

Thuận tâm thuận lực ắt không khó nghèo.

 Có người đưa tôi bức vẽ của ông sư chùa Đỉnh Minh, ông đã đề chữ
nhưng lại xoá đi, nhờ tôi viết cả bài thơ. Sau ông phá giới lấy vợ làm thuốc
ở chợ tỉnh trở nên khá giả, ông có đưa tôi bài thơ: Nhất tự tri thành bại,
thiên thu mạc thán ta, đương thời quỷ cốc tử, dục hảo tốc quy gia. (TG)
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Nguyên văn chữ Hán:

告 家 兒

我 族 原 居 潮 祿 社

故 難 處 往 他

有 聲 移 至 從 黎 末

無 上 惟 能 助 學 櫽

不 識 何 田 留 祖 墓

但 知 榕 處 是 先 堂

孝 仁 前 後 當 非 改

經 史 修 身 理 自 彰
Phiên âm Hán - Việt:

Cáo gia nhi
Ngã tộc nguyên cư Triều Lộc xã
Cố hương nan xử vãng tha hương

hữu Thanh di chí tòng Lê mạt
Vô Thượng duy năng trợ học lương
Bất thức hà điền lưu tổ mộ
Đãn tri dung xứ thị tiên đường
Hiếu nhân tiền hậu đương phi cải
Kinh sử tu thân lý tự chương.
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Dịch nghĩa: Nói với các con.
họ ta có gốc từ xã Triều Lộc.
Nhưng đến khi không trụ được dành dời tới chốn quê
ng­êi.
Tức đất Hữu Thanh vào thời Lê mạt. May được cô gái
tên là Vô Thượng đỡ cho lương mà ăn học.
Ví quay về cố quán tìm mộ tổ, thì sao rõ tại thửa ruộng
nào?
Chỉ bíêt rằng xứ Cây Đa ngày nay là nơi ở của gia tiên
thuở trước

Dù sao việc hiếu, điều nhân sau trước chớ nên thay đổi.
Phải rõ lẽ học hành mới chính là tu thân.

Dịch thơ:
Họ ta vốn quê xã Triều Lộc
Gặp khó đành dời đến khách hương.
Ngụ ở Hữu Thanh từ Lê mạt.
Học nhờ Vô Thượng giúp cho lương.
Ruộng nào mà biết nơi mộ tổ
Cây đa khu ấy có tiên đường.
Sau trước hiếu nhân đừng thay đổi.
Tu thân kinh sử trọng từ hương.

 Triều Lộc: Một xã thuộc vùng đất huyện lỵ Đại An xưa, nay không còn (TG)
 Cố hương: (như trên) vì thời Lê mạt dân làng bị tật dịch nên phải bỏ quê dời về
phía đông nam huyện vùng đất mới bồi để ở nhưng tổ ta thì không thế mà đi sang
đất Hữu Thanh( TG).
Vô thượng: tên cụ tổ bà mà cụ tổ ta đặt cho không phải tên vốn có.
Câu 5, 6: Chỉ đất triều Lộc. (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

病 後 即 事

聞 鐂 睡 起 帳 初 開

手 足 何 因 不 受 差

如 刺 百 針 同 聚 會

似 蟬 千 个 並 飛 來

天 反 地 倒 無 方 守

祖 祝 先 歡 話 素 懷

後 日 問 童 知 昨 日

不 居 地 府 本 時 乖

Phiên âm Hán - Việt:

Bệnh hậu tức sự
Văn kê thuỵ khởi trướng sơ khai
Thủ túc hà nhân bất thụ sai
Như thích bách châm đồng tụ hội
Tự thiền thiên cá tịnh phi lai
Thiên phiên địa đảo vô phương thủ
Tổ chúc tiên hoan thoại tố hoài
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Hậu nhật ván đồng tri tạc nhật
Bất cư địa phủ bản thời quai.

Dịch nghĩa:

Sau bệnh viết bài này
Đang ngủ nghe tiếng gà gáy, dậy mở màn ra.

Thì thấy như có trăm cái kim đang chọc da thịt và
ngàn con ve sầu cùng bay lại kêu vang, chân tay
cứng. Tiếp rồi trời nghiêng đất lộn, không phép giữ
nổi. Tổ gọi tiên mừng nói điều xa xôi mong nhớ. Sau
này hỏi trẻ mới biết rằng ngày vừa qua, đã tới địa phủ
mà không ở lại được vì chẳng đúng  giờ

Dịch thơ:
Nghe gà tỉnh giấc mở màn ra
Vô cớ chân tay bỗng cứng đờ
Da tựa trăm kim cùng lúc chọc
Tai như âm ỉ vạn ve ca
Đất trời nhào lộn khôn dìu giữ
Tiên tổ vui mừng gọi đến nhà
Sau mới hỏi đồng hay bữa trước
Ta về địa phủ chẳng đúng giờ.

 Thơ Hàn Dũ: Vấn nhi nhi đạo hồi âm cảnh, bất hợp thời thần đắc phóng
quy (Hỏi trẻ trẻ rằng về địa phủ, mà không ở được tại sai giờ). (TG)
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Nguyên văn chữ Hán:

君 明 臣 良 格

君 須 知 敬 在 心 中

臣 早 當 思 一 世 恭

始 見 眼 前 家 國 旺

千 秋 不 慮 落 途 窮

Phiên âm Hán - Việt:

Quân minh thần lương cách

Quân tu tri kính tại tâm trung

Thần tảo đương tư nhất thế cung

Thuỷ kiến nhãn tiền gia quốc vượng

Thiên thu bất lự lạc đồ cùng.
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Dịch nghĩa:

Thế vua sáng tôi hiền

Là vua từ trong lòng phải hiểu nghiã kính tin,

là bề tôi phải sớm hiểu việc một đời cung phụng.

Thì trước mắt mới thấy nước nhà thịnh vượng,

mà ngàn thu chẳng lo rơi vào con đường cùng quẫn.

dịch thơ:

Vua nên giữ đạo kính tin

Tôi nên sớm nghĩ một niềm cúc cung

Nước nhà mới thấy hanh thông

Ngàn thu chẳng sợ đường cùng đến thân.

 Lấy ý từ bài thơ của Vũ Huy Trác: Vi quân lãn vô tin, vi thần đại bất
trung. Gia quốc hà hữu vĩnh, Khổng Mạnh diệc ngôn cùng (Là vua lười
chẳng kính tin, là tôi lạc nhác bỏ liền chữ ttrung, nước nhà rơi đến chỗ
cùng, gọi thày Khổng Mạnh nói không phép gì). (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

父 慈 子 孝 格

根 幹 須 知 盡 力 培

花 榮 發 應 天 時

子 孫 外 滿 庭 立

風 雨 無 愁 不 日 來

Phiên âm Hán - Việt:

Phụ từ tử hiếu cách

Căn cán tu tri tận lực bồi

Quả hoa vinh phát ứng thiên thời

Tử tôn nội ngoại mãn đình lập

Phong vũ vô sầu bất nhật lai
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Dịch nghĩa:

Thế cây cha hiền con hiếu

muốn gốc cành vững chắc thì cần

phải lo việc vun trồng.

Quả hoa mới nảy nở tốt đẹp mà

thuận với thời vụ.

con cháu nội ngoại đứng thẳng đầy sân.

không sợ có ngày gió mưa bất kì ập tới.

Dịch thơ:

gốc rễ vững bền do vun đắp

Quả hoa tươi tốt hợp thiên thì

Cháu con nội ngoại đầy sân đứng

Chẳng sợ gió mưa đến bất kỳ.
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Nguyên văn chữ Hán:

椿 萱 並 茂 格

一 堂 老 大 有 椿 萱

蔭 滿 門 庭 照 鏡 圓

遠 近 兒 孫 皆 得 路

莫 愁 來 往 落 深 淵

Phiên âm Hán - Việt:

Xuân huyên tịnh mậu cách

Nhất đường lão đại hữu xuân Huyên

ấm mãn môn đình chiếu kính viên

Viễn cận nhi tôn giai đắc lộ

Mạc sầu lai vãng lạc thâm uyên.
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Dịch nghĩa:

Thếcây xuân huyên cùng tươi tốt

một nhà già cả có cây xuân cây huyên, bóng rợp

trên cửa ngoài sân, soi vào gương thấy sự tròn đầy. ở

nơi gần chốn xa con cháu đều làm nên. Chẳng buồn

phiền vì trong việc đi lại gặp điều sa ngã tại vực sâu

dịch thơ

một nhà già cả đủ xuân huyên

Gương sáng tròn trong bóng rợp hiên

Con cháu gần xa đều thành đạt

Chẳng lo xa ngã khỏi ưu phiền.

Nguyên văn chữ Hán:

 Lấy từ ý bài thơ Vịnh cảnh gia đình của Vũ Huy Trác: Viễn cận nhi tôn
vinh đắc lộ, đương tri phụ mẫu thiện vi tiên (Con cháu gần xa vinh hiển
được, phải do cha, mẹ thiện làm đầu) (ND)
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孝 忠 一 念 格

在 家 知 孝 對 雙 親

壯 大 明 知 奉 國 君

若 慮 後 來 安 吉 事

當 思 出 處 應 時 辰

Phiên âm Hán - Việt:

Hiếu trung nhất niệm cách

Tại gia tri hiếu đối song thân

Tráng đại minh tri phụng quốc quân

Nhược lự hậu lai an cát sự

Đương tư xuất xử ứng thời thần.
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Dịch nghĩa

Thế một niềm trung hiếu
ở nhà biết hiếu với mẹ cha.

Đến khi trưởng thành nên hiểu rõ

việc phụng sự với quốc quân.

Nếu lo nghĩ đến sự yên ổn tốt lành sau này.

Tất phải nghĩ lúc đi lúc ở thế nào cho

hợp với thời cuộc.

Dịch thơ:

Bé thì hiếu với song thân

Lớn lên phụng sự quốc quân thế nào

Lo đời yên ổn về sau

Tới lui cân nhắc cốt sao thuận thời.
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Nguyên văn chữ Hán:

兄 弟 同 科 格

大 小 皆 從 一 生

十 年 窗 下 事 朱 程

高 科 有 日 同 榜

裕 後 光 前 不 愧 名

Phiên âm Hán - Việt:

Huynh đệ đồng khoa cách

Đại tiểu giai tòng nhất hộ sinh

Thập niên song hạ sự Chu Trình

cao khoa hữu nhật quan đồng bảng

dụ hậu quang tiền bất quý danh.
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Dịch nghĩa:

Thế anh em cùng đỗ đạt một khoa

Lớn bé đều sinh ra từ một cửa.

Mười năm đèn sách bên song,

dùi mài nghiệp Chu, Trình.

Có ngày coi thấy tên mình cùng

đỗ cao khoa trên bảng.

Làm cho tổ tông rạng rỡ,

con cháu tốt lành khỏi thẹn với thanh danh.

dịch thơ:

Lớn bé sinh ra từ một cửa

Mười năm phụng sự nghiệp Chu Trình

Cao khoa có lúc tên cùng bảng

Rạng rỡ tổ tông chẳng hổ danh
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Nguyên văn chữ Hán:

夫 婦 相 敬 如 賓 格

相 遇 尋 思 必 自 天

男 兒 有 學 始 言 賢

婦 人 少 小 當 知 敬

及 長 家 和 萬 事 圓

Phiên âm Hán - Việt:

Phu phụ tương kính như tân cách

Tương ngộ tầm tư tất tự thiên

nam nhi hữu học thuỷ ngôn hiền

Phụ nhân thiếu tiểu đương tri kính

Cập trưởng gia hoà vạn sự viên.
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Dịch nghĩa

Thế vợ chồng yêu kính nhau như

khách

Nghĩ kĩ ra thì gặp nhau phải tự trời xui.

Là trai điều dầu tiên nên học mới gọi là người

giỏi. Còn gái thì từ bé nên hiểu sự hiếu kính, lớn lên

giữ cho gia đình mọi sự hoà thuận tốt lành.

Dịch thơ

Gặp gỡ suy ra cũng tự trời

Làm trai có học mới nên người

Gái thì từ bé hay điều kính

Lớn giữ nhà yên mọi việc vui!

 Bài huấn gia nhi của Lộng điền Tiến sỹ Vũ Huy Trác: Nam thiếu tại gia
cần dĩ học, nữ đương tri kính tác hiền thê (Là trai, từ bé ở nhà nên siêng
việc học, còn gái thì biết kính cẩn lo làm tròn đạo vợ). (ND)
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Nguyên văn chữ Hán:

避 風 回 首 格

自 先 培 植 多 深 固

大 雨 狂 風 打 樹 傾

不 久 首 回 添 蔭 茂

難 忘 眼 下 有 重 亨

Phiên âm Hán - Việt:

Tị phong hồi thủ cách

Tự tiên bồi thực đa thâm cố

Đại vũ cuồng phong đả thụ khuynh

Bất cửu thủ hôi thiêm ấm mậu

nan vong nhãn hạ hữu trùng hanh
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dịch nghĩa:

Thế tị phong hồi đầu

Từ đầu biết vun trồng cho sâu chắc, thì gặp khi

mưa to gió lớn dù bị nghiêng đổ.

Nhưng không lâu lại quay đầu lại được mà

thêm tươi tốt rườm rà.

Đừng quên dưới mắt mình vẫn còn có sự phục

h­ng.

Dịch thơ:

Vun trồng sâu chắc buổi đầu tiên

Dẫu bị cuồng phong gốc ngả nghiêng

Sẽ sớm trở về tươi tốt lại

Phục hưng luôn có nhớ đừng quên.

 Lấy ý từ bài của Vũ Huy Trác: tự tiền bồi thực cố phong vũ nhược khuynh
đồi, bất cửu năng hồi thủ, vô ưu thế biến lai (Từ trước trồng vun chắc, gió
mưa nếu đổ nghiêng, không lau quay lại được, thời thế chẳng lo thiên- Bài
hồi đầu cách). (ND)
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